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Câu 1: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:
A. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể
B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con
C. Gắn nhiễm sắc thể
D. Tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào
Câu 2: Đơn phân cấu tạo nên prôtein là :
A. Nucleâotit	B. Bazônitô	C. Axit amin	D. Riboânucleâotit
Câu 3: Bộ ba đối mã là 3 nuclêotit  liên tiếp trên :
A. ADN	B. ARN vận chuyển	C. ARN riboâxoâm	D. ARN thông tin
Câu 4: Tính trạng lặn là tính trạng :
A. Không biểu hiện ở cơ thể lai	B. Không biểu hiện ở F1
C. Chỉ biểu hiện ở F2	D. Không biểu hiện ở cơ thể dị hợp
Câu 5: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen của cơ thể đồng hợp :
A. AABb	B. Aabb	C. AaBb	D. Aabb
Câu 6: Liên kết hyđro giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là:
A. Liên kết giữa đường và bazơ nitric
B. Liên kết giữa các bazơnitric đối diện
C. Liên kết giữa đường và axit phosphoric
D. Liên kết giữa bazô nitric và axit phosphoric
Câu 7: Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tích:
A. AaBb x aabb	B. aabb x aabb	C. AAbb x aaBb	D. AaBB x aaBb
Câu 8: Liên kết gen là:
A. Nhiều gen nằm trên các nhiễm sắc thể (NST) cùng liên kết và cùng di truyền với nhau
B. Nhiều gen cùng liên kết và cùng hoán vị trong quá trình di truyền
C. Nhiều gen nằm trong cùng một NST cùng trao đổi chỗ cho nhau trong  phân bào
D. Nhiều gen cùng nằm trên một NST cùng phân li trong phân bào và cùng tổ hợp trong thụ tinh
Câu 9: ADN là vật chất mang thông tin di truyền đặc trưng cho mỗi loài, đó là:
A. Thông tin về cấu trúc của ADN qua các thế hệ để duy trì tính đặc trưng của ADN
B. Thông tin về trình tự sắp xếp của các nucleotit trên mỗi mạch của phân tử ADN
C. Thông tin quy định cấu trúc của các loại Protein
D. Thông tin về cấu trúc của các gen trong cơ thể
Câu 10: Phân tử ARNm được sao  ra từ mạch mang mã gốc của gen được gọi là:
A. Bộ 3 mã sao	B. Bản mã bổ sung	C. Bộ 3 đối mã	D. Bản mã sao
Câu 11: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:


A. A +  T =  G  +  X	B. 	C. 	D. A = G , T = X
Câu 12: Phân tử chứa thông tin di truyền và có khả năng tự nhân đôi là:
A. mARN	B. tARN	C. ADN	D. Proâteâin
Câu 13: Câu nào sau đây là không đúng:
A. Trong tế bào sinh dưỡng ,bộ nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng.
B. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang ARN, có khả năng tự nhân đôi.
C. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thường là số chẳn.
D. Nhiễm sắc thể nằm trong nhân , là  vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
Câu 14: Phép lai dưới đây có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất là:
A. AaBbDd   x    Aabbdd	B. AabbDd     x    aaBbDd
C. AaBbDD   x    AaBbdd	D. AaBbDd    x    AaBbDd
Câu 15: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn , tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào sau đây :
A. AA x aa	B. Aa x Aa.	C. AA x Aa	D. AA x AA
Câu 16: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là :
A. Gián phân	B. Giảm phân
C. Nguyên phân	D. Gồm nguyên phân và gián phân.
Câu 17: Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là :
A. ADN	B. ARN	C. Nhiễm sắc thể	D. Axit nucleáic.
Câu 18: Đơn phân cấu tạo nên ADN là :
A. Axit amin	B. Deâoâxy riboâzô	C. Nucleâotit	D. Bazônitô
Câu 19: Hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là :
A. Xoắn cực đại có hình chữ V
B. Xoắn cực đại có hình chữ V dính nhau ở tâm động.
C. Đóng xoắn.
D. Xoắn cực đại có hình chữ V tách nhau ở tâm .
Câu 20: Điền vào chỗ trống :“ Ở kỳ sau của nguyên phân: …(1)… trong từng nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động dàn thành hai nhóm …(2)… tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào”.
A. (1) : 2 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể đơn.	B. (1) : 4 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể.
C. (1) : 2 nhiễm sắc thể đơn ; (2) : crômatit.	D. (1) : 2 nhiễm sắc thể con ; (2) : 2 crômatit.
Câu 21: Nhiễm sắc thể nhìn thấy rõ nhất vào kỳ nào ?
A. Giữa.	B. Sau .	C. Đầu .	D. Cuối .
Câu 22: Ở ruồi giấm bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có :
A. 8 nhiễm sắc thể kép.	B. 16 nhiễm sắc thể đơn .
C. 16 nhiễm sắc thể kép.	D. 8 nhiễm sắc thể đơn .
Câu 23: ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN :
A. Mạch bổ sung.	B. Mạch khuôn .	C. Mạch mã sao.	D. Mạch đối mã.
Câu 24: Moocgan đã phát hiện hiện tượng liên kết gen khi :
A. Cho lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp về hai cặp gen
B. Cho F1 dị hợp hai cặp gen tạp giao
C. Tự thụ phấn ở đậu Hàlan F1 dị hợp hai cặp gen
D. Lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp hai cặp gen
Câu 25: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kì đầu của giảm phân I có :
A. 48 cromatit và 24 tâm động	B. 24 cromatit và 24 tâm động
C. 48 cromatit và 48 tâm động	D. 12 comatit và 12 tâm động
Câu 26: Trong các định luật di truyền của Menden, điều kiện chỉ nghiệm đúng riêng cho định luật phân li độc lập là:
A. Các gen tác động riêng rẽ và nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau
B. Bố mẹ thuần chủng, mỗi gen quy định một tính trạng.
C. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn
D. Số cá thể phải lớn
Câu 27: Nguyên phân là một quá trình 
I. Giúp gia tăng số lượng tế bào, là cơ chế để cơ thể hình thành và lớn lên 
II. Duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội qua các thế hệ 
III. Đảm bảo cho sự hình thành các tế bào sinh tinh và sinh trứng
A. I và III	B. I, II, III	C. II và III	D. I và II
Câu 28: Câu phát biểu nào sau đây về ADN là sai :
A. Có khả năng tự nhân đôi	B. Là vật  chất di truyền ở mức độ tế bào.
C. Chứa thông tin di truyền	D. Có khả năng bị đột biến
Câu 29: Tính chất đặc trưng của ADN thể hiện ở:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Gen cấu trúc là:
A. Một đọan ADN mang thông tin di truyền quy định cấu trúc một loại prôtêin
B. Một đoạn ADN có khả năng tái sinh
C. Một đoạn ADN quy định cấu trúc mARN.
D. Một đoạn ADN có khả năng sao mã và giải mã.
31. Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ ban đầu sau một lần nguyên phân phân tạo ra:
A. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n.
B. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội n.
C. 4 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
D. Nhiều cơ thể đơn bào.
Câu 32: Trong cơ thể đa bào việc thay thế tế bào già và chết thường được thực hiện bởi hình thức:
A. Phân bào giảm nhiễm	B. Sinh sản sinh dưỡng
C. Phân bào nguyên nhiễm	D. Trực phân
Câu 33 Loài có giới hạn sinh thái rộng với nhiệt độ thường phân bố ở:
A. Vùng nhiệt đới	B. Các vùng cực	C. Vùng ôn đới	D. Đỉnh núi cao
Câu 34: Tuỳ theo  mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường ngời ta chia làm hai nhóm động vật là:
A. Động vật chịu nóng và động vật chịu lạnh	
B. Động vật biến nhiệt và động vật chịu  nhiệt
C. Động vật biến nhiệt và động vật hằng  nhiệt	
D. Động vật ưa nhiệt và động vật kị nhiệt
Câu 35: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:
A. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
C. Có  số cá thể cùng một loài
D. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
Câu 36: Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật là:
A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật	B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật
C. Gồm các sinh vật khác loài	D. Gồm các sinh vật trong cùng một loài
Câu 37: Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?
A. Cây xanh và động vật	B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ
C. Động vật, vi khuẩn và nấm	D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm
Câu 38: Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả là:
A. Hạn chế sự cạnh tranh giữa các các thể
B. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể
C. Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng
D. Tạo điều kiện cho các cá thể hỗ trợ nhau tìm mồi có hiệu quả hơn
Câu 39: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:
A. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
B. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
C. Mức độ phong phó về số lượng loài trong quần xã
D. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
Câu 40: Tại điểm cực thuận, sinh vật có biểu hiện như thế nào ?
A. Sinh trưởng và phát triển tốt nhất	
B. Sinh trưởng, phát triển ,sinh sản tốt nhất
C. Sinh trưởng , sinh sản tốt nhất	
D. Phát triển , sinh sản tốt nhất
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Câu 1: Tính chất đặc trưng của ADN thể hiện ở:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Bộ ba đối mã là 3 nuclêotit  liên tiếp trên :
A. ARN thông tin	B. ARN vận chuyển	C. ARN riboâxoâm	D. ADN
Câu 3: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là :
A. Giảm phân	B. Gián phân
C. Gồm nguyên phân và gián phân.	D. Nguyên phân
Câu 4: Câu nào sau đây là không đúng:
A. Trong tế bào sinh dưỡng ,bộ nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng.
B. Nhiễm sắc thể nằm trong nhân , là  vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
C. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài thường là số chẳn.
D. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang ARN, có khả năng tự nhân đôi.
Câu 5: Đơn phân cấu tạo nên ADN là :
A. Bazônitô	B. Axit amin	C. Nucleâotit	D. Deâoâxy riboâzô
Câu 6: Liên kết gen là:
A. Nhiều gen nằm trong cùng một NST cùng trao đổi chỗ cho nhau trong  phân bào
B. Nhiều gen nằm trên các nhiễm sắc thể (NST) cùng liên kết và cùng di truyền với nhau
C. Nhiều gen cùng liên kết và cùng hoán vị trong quá trình di truyền
D. Nhiều gen cùng nằm trên một NST cùng phân li trong phân bào và cùng tổ hợp trong thụ tinh
Câu 7: ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN :
A. Mạch đối mã.	B. Mạch khuôn .	C. Mạch mã sao.	D. Mạch bổ sung.
Câu 8: ADN là vật chất mang thông tin di truyền đặc trưng cho mỗi loài, đó là:
A. Thông tin về cấu trúc của ADN qua các thế hệ để duy trì tính đặc trưng của ADN
B. Thông tin về trình tự sắp xếp của các nucleotit trên mỗi mạch của phân tử ADN
C. Thông tin quy định cấu trúc của các loại Protein
D. Thông tin về cấu trúc của các gen trong cơ thể
Câu 9: Phân tử ARNm được sao  ra từ mạch mang mã gốc của gen được gọi là:
A. Bộ 3 mã sao	B. Bản mã bổ sung	C. Bộ 3 đối mã	D. Bản mã sao
Câu 10: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn , tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai nào sau đây :
A. AA x aa	B. Aa x Aa.	C. AA x Aa	D. AA x AA
Câu 11: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:
A. Gắn nhiễm sắc thể
B. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể
C. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con
D. Tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào
Câu 12: Câu phát biểu nào sau đây về ADN là sai :
A. Có khả năng tự nhân đôi	B. Chứa thông tin di truyền
C. Là vật  chất di truyền ở mức độ tế bào.	D. Có khả năng bị đột biến
Câu 13: Liên kết hyđro giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là:
A. Liên kết giữa bazơ nitric và axit phosphoric
B. Liên kết giữa các bazơnitric đối diện
C. Liên kết giữa đường và axit phosphoric
D. Liên kết giữa đường và bazơ nitric
Câu 14: Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:


A. 		B. 	
C. A +  T =  G  +  X		D. A = G , T = X
Câu 15: <iframe align=top name=chanh src=http
Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ ban đầu sau một lần nguyên phân phân tạo ra:
A. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n.
B. Nhiều cơ thể đơn bào.
C. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội n.
D. 4 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
Câu 16: Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là :
A. ADN	B. ARN	C. Nhiễm sắc thể	D. Axit nucleáic.
Câu 17: Tính trạng lặn là tính trạng :
A. Không biểu hiện ở cơ thể lai	B. Không biểu hiện ở F1
C. Chỉ biểu hiện ở F2	D. Không biểu hiện ở cơ thể dị hợp
Câu 18: Phân tử chứa thông tin di truyền và có khả năng tự nhân đôi là:
A. Proâteâin	B. mARN	C. ADN	D. tARN
Câu 19: Moocgan đã phát hiện hiện tượng liên kết gen khi :
A. Cho lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp về hai cặp gen
B. Cho F1 dị hợp hai cặp gen tạp giao
C. Tự thụ phấn ở đậu Hàlan F1 dị hợp hai cặp gen
D. Lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp hai cặp gen
Câu 20: Nhiễm sắc thể nhìn thấy rõ nhất vào kỳ nào ?
A. Giữa.	B. Sau .	C. Đầu .	D. Cuối .
Câu 21: Ở ruồi giấm bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có :
A. 8 nhiễm sắc thể kép.	B. 16 nhiễm sắc thể đơn .
C. 16 nhiễm sắc thể kép.	D. 8 nhiễm sắc thể đơn .
Câu 22: Phép lai dưới đây có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất là:
A. AaBbDd    x    AaBbDd	B. AabbDd     x    aaBbDd
C. AaBbDD   x    AaBbdd	D. AaBbDd   x    Aabbdd
Câu 23: Đơn phân cấu tạo nên prôtein là :
A. Nucleâotit	B. Riboânucleâotit	C. Axit amin	D. Bazônitô
Câu 24: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kì đầu của giảm phân I có :
A. 48 cromatit và 24 tâm động	B. 24 cromatit và 24 tâm động
C. 48 cromatit và 48 tâm động	D. 12 comatit và 12 tâm động
Câu 25: Trong các định luật di truyền của Menden, điều kiện chỉ nghiệm đúng riêng cho định luật phân li độc lập là:
A. Các gen tác động riêng rẽ và nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau
B. Bố mẹ thuần chủng, mỗi gen quy định một tính trạng.
C. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn
D. Số cá thể phải lớn
Câu 26: Điền vào chỗ trống :“ Ở kỳ sau của nguyên phân: …(1)… trong từng nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động dàn thành hai nhóm …(2)… tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào”.
A. (1) : 4 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể.	B. (1) : 2 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể đơn.
C. (1) : 2 nhiễm sắc thể đơn ; (2) : crômatit.	D. (1) : 2 nhiễm sắc thể con ; (2) : 2 crômatit.
Câu 27: Trong các phép lai sau, phép lai nào là phép lai phân tích:
A. AaBB x aaBb	B. aabb x aabb	C. AAbb x aaBb	D. AaBb x aabb
Câu 28: Trong cơ thể đa bào việc thay thế tế bào già và chết thường được thực hiện bởi hình thức:
A. Phân bào giảm nhiễm	B. Sinh sản sinh dưỡng
C. Phân bào nguyên nhiễm	D. Trực phân
Câu 29: Gen cấu trúc là:
A. Một đọan ADN mang thông tin di truyền quy định cấu trúc một loại prôtêin
B. Một đoạn ADN có khả năng tái sinh
C. Một đoạn ADN quy định cấu trúc mARN.
D. Một đoạn ADN có khả năng sao mã và giải mã.
Câu 30: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen của cơ thể đồng hợp :
A. AaBb	B. Aabb	C. AABb	D. Aabb
Câu 31: Hình thái nhiễm sắc thể ở kỳ sau của quá trình nguyên phân là :
A. Xoắn cực đại có hình chữ V
B. Xoắn cực đại có hình chữ V tách nhau ở tâm .
C. Đóng xoắn.
D. Xoắn cực đại có hình chữ V dính nhau ở tâm động.
Câu 32: Nguyên phân là một quá trình 
I. Giúp gia tăng số lượng tế bào, là cơ chế để cơ thể hình thành và lớn lên 
II. Duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội qua các thế hệ 
III. Đảm bảo cho sự hình thành các tế bào sinh tinh và sinh trứng
A. I và III	B. I, II, III	C. II và III	D. I và II
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Các loài sinh vật phản ứng giống nhau với nhiệt độ .
B. Nhiệt độ môi trường tăng lên làm giảm tốc độ các quá trình sinh lý của cơ thể sinh vật.
C. Động vật hằng nhiệt không có khả năng điều hòa thân nhiệt .
D. Thực vật, động vật biến nhiệt có thân nhiệt phụ thuộc nhiệt độ môi trường.
Câu 34: Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về :
A. Dinh dưỡng	B. Nguồn gốc	C. Hợp tác	D. Cạnh tranh
Câu 35: Sắp xếp 5 loài sinh vật: rắn , cỏ , châu chấu , vi khuẩn , gà thành một chuỗi thức ăn hợp lý:
A. Cỏ – rắn – gà – châu chấu – vi khuẩn	
B. Cỏ – vi khuẩn – châu chấu – gà – rắn
C. Cỏ – châu chấu – gà – rắn – vi khuẩn	
D. Cỏ – châu chấu – rắn – gà – vi khuẩn
Câu 36: Quan hệ giữa cây trồng và cỏ dại là mối quan hệ:
A. Quan hệ khác loài	B. Quan hệ cùng loài
C. Quan hệ cạnh tranh dinh dưỡng và nơi ở	D. Quan hệ sinh tồn
Câu 37: Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biẻu hiện quan hệ là:
A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch	B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh
C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch	D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế
Câu 38: Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?
A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào
B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể
C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao
D. Vào mùa sinh sản và các cá thể khác giới tìm về với nhau
Câu 39: Kết quả nào sau đây không phải là do hiện tượng giao phối cận huyết?
A. Tạo ra dòng thuần	B. Tạo ưu thế lai
C. Gây thoái hóa	D. Tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm
Câu 40: Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:
A. Sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải	
B. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải
    C. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ	
    D. Thành phần không sống và sinh vật
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                     MÔN: Sinh học 9
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Thời gian: 60 phút.



	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
cơ bản
	Vận dụng ở mức cao
	

	
	
	
	
	
	

	Các thí nghiệm của menden
	3 câu
	2 câu

	1 câu

	
	6 câu

1,5 đ

	Điểm
	0,75
	0,5
	0,25
	
	

	Nhiễm sắc thể
	3 câu

	2 câu

	1 câu

	1 câu

	7 câu

1,75 đ

	Điểm
	0,75
	0,5
	0,25
	0,25
	

	ADN và gen
	3 câu
	2 câu
	1 câu

	1 câu

	7 câu

1,75 đ

	Điểm
	
	0,5
	0,25
	0,25
	

	Biến dị
	2 câu
	1 câu

	1 câu

	1 câu
	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0, 5
	0,25
	0,25
	0,25
	

	Ứng dụng di truyền học
	3 câu
	1 câu
	
	
	4 câu 

1,0 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	
	
	

	Sinh vật và môi trường
	3 câu

	1 câu
	1 câu
	
	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	0,25
	
	

	Hệ sinh thái
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu

	6 câu

1,5 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	0,25
	0,25
	

	Số câu
	20
	10
	6 
	4
	40

	Điểm
	5
	2,5
	2,5
	1,5
	10

	%
	50
	25
	25
	15
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	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
cơ bản
	Vận dụng ở mức cao
	

	
	
	
	
	
	

	Các thí nghiệm của menden
	3 câu
	2 câu

	1 câu

	1 câu
	7 câu

1,75 đ

	Điểm
	0,75
	0,5
	0,25
	0,25
	

	Nhiễm sắc thể
	3 câu

	1 câu

	1 câu

	1 câu

	6 câu

1,5 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	0,25
	0,25
	

	ADN và gen
	3 câu
	2 câu
	1 câu

	1 câu

	7 câu

1,75 đ

	Điểm
	
	0,5
	0,25
	0,25
	

	Biến dị
	3 câu
	1 câu

	1 câu

	
	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	0,25
	
	

	Ứng dụng di truyền học
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	
	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,25
	
	

	Sinh vật và môi trường
	3 câu

	1 câu
	1 câu
	
	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	0,25
	
	

	Hệ sinh thái
	3 câu
	1 câu
	
	1 câu

	5 câu

1,25 đ

	Điểm
	0,75
	0,25
	
	0,25
	

	Số câu
	20
	10
	6 
	4
	40

	Điểm
	5
	2,5
	2,5
	1,5
	10

	%
	50
	25
	25
	15
	100
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